VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA LUẬT

ĐỀ CƯƠNG MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ
CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
Thời gian học: 120 tiết (8 đơn vị học trình)
 

Môn học: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin được cấu trúc thành 2 học phần.

Học phần I: Thế giới quan và phương pháp luận Triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin gồm chương Mở đầu, chương 1, 2 và 3. Thời gian học 60 tiết (4 đơn vị học trình).

Học phần II: Học thuyết Kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa và Lý luận của chủ nghĩa Mác -  Lênin về Chủ nghĩa xã hội gồm chương 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thời gian học 60 tiết (4 đơn vị học trình).
 

HỌC PHẦN I: THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (60 tiết)

- Số tiết lý thuyết: 45

- Số tiết thảo luận: 15

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN MÁC - LÊNIN 
I/ KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

1, Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận cấu thành
2, Khái lược sự ra đời và phát triển của Chủ nghĩa Mác - Lênin
a, Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghiã Mác
- Điều kiện kinh tế - xã hội

- Tiền đề lý luận

- Tiền đề khoa học tự nhiên

b, Giai đoạn hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác
c, Giai đoạn bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác
- Bối cảnh lịch sử và nhu cầu bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác

- Vai trò của Lênin đối với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác

d, Chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn phong trào cách mạng thế giới
II/ ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

1, Đối tượng và mục đích của việc học tập, nghiên cứu
2, Một số yêu cầu cơ bản về phương pháp học tập, nghiên cứu
CHƯƠNG 1: CHỦ  NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG (10 tiết)

1, Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học
- Ph. Ăngghen khái quát vấn đề cơ bản của triết học

- Nội dung và ý nghĩa của vấn đề cơ bản của triết học

- Sự đối lập giữa hai quan điểm duy vật và duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học

- Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm: hai trường phái triết học lớn trong lịch sử

- Vai trò của chủ nghĩa duy vật

2, Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử
a, Chủ nghĩa duy vật chất phác
b, Chủ nghĩa duy vật siêu hình
c, Chủ nghĩa duy vật biện chứng
II/ QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

1, Vật chất
a, Phạm trù vật chất
- Khái quát quan niệm của chủ nghĩa duy vật trước Mác về vật chất

- Định nghĩa của Lênin về vật chất, những nội dung cơ bản và ý nghĩa của định nghĩa

b, Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất
- Vận động với tư cách là phương thức tồn tại của vật chất, các hình thức vận động của vật chất và mối quan hệ giữa chúng

- Không gian và thời gian với tư cách là hình thức tồn tại của vật chất

c, Tính thống nhất vật chất của thế giới
- Luận điểm của Ph. Ăngghen về tính thống nhất vật chất của thế giới

- Nội dung của tính thống nhất vật chất của thế giới

- Ý nghĩa phương pháp luận

2, Ý thức
a, Nguồn gốc của ý thức
- Nguồn gốc tự nhiên của ý thức

- Nguồn gốc xã hội của ý thức

b, Bản chất và kết cấu của ý thức
- Bản chất của ý thức

- Kết cấu của ý thức

3, Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
a, Vai trò của vật chất đối với ý thức
- Vật chất quyết định nội dung của ý thức, nội dung của ý thức là sự phản ánh đối với vật chất

- Vật chất quyết định sự biến đổi, phát triển của ý thức; sự biến đổi của ý thức là sự phản ánh đối với sự biến đổi của vật chất

- Vật chất quyết định khả năng sáng tạo của ý thức

- Vật chất là nhân tố quyết định phát huy tính năng động sáng tạo của ý thức trong hoạt động thực tiễn

b, Vai trò của ý thức đối với vật chất
- Tác dụng phản ánh thế giới khách quan

- Tác dụng cải biến sáng tạo thế giới khách quan

- Giới hạn và điều kiện tác dụng năng động sáng tạo của ý thức 

c, Ý nghĩa phương pháp luận
- Tôn trọng khách quan; nhận thức và hành động theo qui luật khách quan

- Phát huy tính năng động chủ quan, phát huy vai trò của tri thức khoa học và cách mạng trong hoạt động thực tiễn

- Tính thống nhất biện chứng giữa tôn trọng khách quan và phát huy năng động chủ quan trong hoạt động thực tiễn

CHƯƠNG 2: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT (20 tiết)

I/ PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1, Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng
a, Phép biện chứng
- Sự đối lập giữa hai quan điểm biện chứng và siêu hình trong việc nhận thức và cải tạo thế giới

- Khái niệm phép biện chứng

b, Các hình thức cơ bản của phép biện chứng
- Phép biện chứng tự phát thời cổ đại

- Phép biện chứng duy tâm cổ điển Đức

- Phép biện chứng duy vật

2, Phép biện chứng duy vật
- Khái niệm phép biện chứng duy vật

- Đặc trưng cơ bản và vai trò của phép biện chứng duy vật

II/ CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHÚNG DUY VẬT

1, Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

- Khái niệm mối liên hệ và mối liên hệ phổ biến

- Những tính chất của mối liên hệ

- Ý nghĩa phương pháp luận

2, Nguyên lý về sự phát triển
- Khái niệm phát triển

- Những tính chất cơ bản của sự phát triển

- Ý nghĩa phương pháp luận

III/ CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1, Cái chung và cái riêng
- Phạm trù cái chung, cái riêng và cái đơn nhất

- Khái quát tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa cái chung, cái riêng và cái đơn nhất

- Ý nghĩa phương pháp luận

2, Nguyên nhân và kết quả
- Phạm trù nguyên nhân và kết quả

- Khái quát tính chất và mối quan hệ biện chứng nguyên nhân và kết quả

- Ý nghĩa phương pháp luận

3, Tất nhiên và ngẫu nhiên
- Phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên

- Khái quát tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên

- Ý nghĩa phương pháp luận

4, Nội dung và hình thức
- Phạm trù nội dung và hình thức

- Khái quát tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức

- Ý nghĩa phương pháp luận

5, Bản chất và hiện tượng
- Phạm trù bản chất và hiện tượng

- Khái quát tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng

- Ý nghĩa phương pháp luận

6, Khả năng và hiện thực
- Phạm trù khả năng và hiện thực

- Khái quát tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực

- Ý nghĩa phương pháp luận

IV/ CÁC QUI LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1, Qui luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại
a, Khái niệm chất, lượng
- Khái niệm chất

- Khái niệm lượng

b, Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng
- Tính thống nhất giữa chất và lượng trong một sự vật

- Quá trình chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất

- Quá trình chuyển hóa từ những sự thay đổi về chất thành những sự thay đổi về lượng

c, Ý nghĩa phương pháp luận
2, Qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
a, Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn
- Mâu thuẫn và mâu thuẫn biện chứng

- Tính khách quan, phổ biến và tính đa dạng của các loại mâu thuẫn

b, Quá trình vận động của mâu thuẫn
- Sự thống nhất, đấu tranh và chuyển hóa giữa các mặt đối lập

- Vai trò của mâu thuẫn đối với quá trình vận động và phát triển của sự vật

c, Ý nghĩa phương pháp luận
3, Qui luật phủ định của phủ định
a, Khái niệm phủ định biện chứng và những đặc trưng cơ bản của nó
- Khái niệm phủ định và phủ định biện chứng

- Hai đặc trưng cơ bản của phủ định biện chứng

b, Phủ định biện chứng
- Vai trò của phủ định biện chứng đối với các quá trình vận động và phát triển

- Hình thức “phủ định của phủ định” của các quá trình vận động, phát triển

c, Ý nghĩa phương pháp luận 
V/ LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG

1, Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
a, Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thực tiễn
- Khái niệm thực tiễn

- Các hình thức cơ bản của thực tiễn

b, Nhận thức và các trình độ nhận thức
- Khái niệm nhận thức

- Các trình độ nhận thức 

c, Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
- Thực tiễn là cơ sở và mục đích của nhận thức

- Thực tiễn là động lực thúc đẩy quá trình vận động, phát triển của nhận thức

- Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm tính chân lý trong quá trình phát triển nhận thức

- Tính thống nhất biện chứng giữa thực tiễn và nhận thức

- Nguyên tắc thống nhất giữa thực tiễn và lý luận

- Ý nghĩa phương pháp luận 

2, Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý
a, Quan điểm của Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý
- Giai đoạn từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính và mối quan hệ giữa chúng

- Giai đoạn từ nhận thức lý tính đến thực tiễn

- Khái quát tính qui luật chung của quá trình vận động, phát triển nhận thức, từ thực tiễn đến nhận thức – từ nhận thức đến thực tiễn – nhận thức….

- Ý nghĩa phương pháp luận

b, Chân lý và vai trò của chân lý với thực tiễn
- Khái niệm chân lý

- Các tính chất của chân lý

- Vai trò của chân lý đối với thực tiễn

- Ý nghĩa phương pháp luận

CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ (15 tiết)

I/ VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUI LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

1, Sản xuất vật chất và vai trò của nó
a, Khái niệm sản xuất vật chất và phương thức sản xuất
- Khái niệm sản xuất vật chất và các nhân tố cơ bản của quá trình sản xuất vật chất

- Khái niệm phương thức sản xuất

b, Vai trò của sản xuất vật chất và phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội 
- Vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội

- Vai trò quyết định của phương thức sản xuất đối với trình độ phát triển của nền sản xuất và quá trình biến đổi, phát triển của toàn bộ đời sống xã hội

- Tính thống nhất và tính đa dạng của quá trình biến đổi, phát triển các phương thức sản xuất trong lịch sử

-Ý nghĩa phương pháp luận

2, Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
a, Khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
- Lực lượng sản xuất và các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất

- Quan hệ sản xuất và ba mặt của quan hệ sản xuất

b, Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
- Tính thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

- Vai trò quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất

- Vai trò tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất

- Sự vận động của mâu thuẫn biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 

- Ý nghĩa phương pháp luận

II/ BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

1, Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
a, Khái niệm, kết cấu cơ sở hạ tầng
- Khái niệm cơ sở hạ tầng

- Kết cấu của cơ sở hạ tầng

b, Khái niệm, kết cấu kiến trúc thượng tầng
- Khái niệm kiến trúc thượng tầng

- Các yếu tố cơ bản hợp thành kiến trúc thượng tầng của xã hội

- Nhà nước - bộ máy tổ chức quyền lực đặc biệt của xã hội có đối kháng giai cấp

2, Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội
a, Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng
- Cơ sở hạ tầng quyết định nội dung và tính chất của kiến trúc thượng tầng

- Cơ sở hạ tầng quyết định sự biến đổi của kiến trúc thượng tầng

- Ý nghĩa phương pháp luận

b, Vai trò tác dộng trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng
- Vai trò của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng

- Vai trò đặc biệt quan trọng của nhà nước đối với cơ sở hạ tầng

- Hai xu hướng tác động của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng

- Ý nghĩa phương pháp luận

III/ TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XÃ HỘI

1, Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
a, Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội
- Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cấu thành tồn tại xã hội

- Khái niệm ý thức xã hội và các yếu tố cấu thành ý thức xã hội

b, Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội
- Tồn tại xã hội quyết định nội dung của ý thức xã hội

- Tồn tại xã hội quyết định sự biến đổi của ý thức xã hội

- Ý nghĩa phương pháp luận

2, Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
- Nội dung tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

- Ý nghĩa phương pháp luận

IV/ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ - TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI

1, Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế - xã hội
- Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội

- Kết cấu của hình thái kinh tế - xã hội

2, Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội
- Tính lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội

- Vai trò của nhân tố chủ quan đối với tiến trình lịch sử

- Sự thống nhất biện chứng giữa nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan đối với sự vận động và phát triển của xã hội

- Ý nghĩa phương pháp luận

V/ VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI ĐỐI KHÁNG GIAI CẤP

1, Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
a, Khái niệm giai cấp, tầng lớp xã hội
- Khái niệm giai cấp

- Khái niệm tầng lớp xã hội

b, Nguồn gốc giai cấp
- Nguồn gốc trực tiếp

- Nguồn gốc sâu xa

c, Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động và phát triển của xã hội có giai cấp
- Đấu tranh giai cấp và các hình thức đấu tranh giai cấp

- Nhà nước - công cụ chuyên chính giai cấp

- Vai trò của đấu tranh giai cấp với tư cách là phương thức và một trong những động lực cơ bản, trực tiếp của sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

- Ý nghĩa phương pháp luận

2, Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
a, Khái niệm cách mạng xã hội và nguồn gốc của cách mạng xã hội
- Khái niệm cách mạng xã hội và khái niệm cải cách xã hội

- Nguồn gốc của cách mạng xã hội

b, Vai trò của cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
- Cách mạng xã hội là phương thức của sự vận động, phát triển xã hội có đối kháng giai cấp

- Cách mạng xã hội là động lực của sự vận động, phát triển của xã hội

- Ý nghĩa phương pháp luận

VI/ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN

1, Con người và bản chất của con người
a, Khái niệm con người
- Nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội của con người

- Sự thống nhất biện chứng giữa hai mặt tự nhiên và xã hội trong hoạt động hiện thực của con người

b, Bản chất của con người
- Luận điểm của Mác về bản chất con người

- Năng lực sáng tạo lịch sử của con người và các điều kiện phát huy năng lực sáng tạo của con người

- Giải phóng con người - giải phóng động lực cơ bản của sự phát triển xã hội

2, Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và cá nhân
a, Khái niệm quần chúng nhân dân
b, Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo của cá nhân trong lịch sử
- Quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo lịch sử và là lực lượng qui định sự phát triển lịch sử

- Vai trò của cá nhân, vĩ nhân đối với sự phát triển của lịch sử

- Ý nghĩa phương pháp luận

HỌC PHẦN II: 
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VÀ LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (60 tiết)

- Số tiết lý thuyết: 45

- Số tiết thảo luận: 15
CHƯƠNG IV: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ (5 tiết)

I/ ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ƯU THẾ VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

1/ Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá
a, Phân công lao động xã hội
b, Sự tách biệt về kinh tế giữa những người sản xuất
2/ Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá 
a, Đặc trưng của sản xuất hàng hóa
b, Ưu thế của sản xuất hàng hóa
II/ HÀNG HOÁ

1, Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá
a, Khái niệm hàng hoá
b, Hai thuộc tính của hàng hoá
- Giá trị sử dụng 

- Giá trị của hàng hóa 
c, Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hoá
2, Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá
a, Lao động cụ thể
b, Lao động trừu tượng 
3, Lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá
a, Thước đo lượng giá trị của hàng hoá
- Thời gian lao động cá biệt

- Thời gian lao động xã hội cần thiết

b, Các yếu tố ảnh  đến lượng giá trị của hàng hoá
- Năng suất lao động

- Cường độ lao động 

- Mức độ phức tạp của lao động

c, Cấu thành lượng giá trị của hàng hoá 

III/ TIỀN TỆ

1, Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ
a, Sự phát triển các h×nh thái giá trị
b, Bản chất của tiền tệ
2, Các chức năng của tiền tệ
a, Thước đo gÝa trị 

b, Phương tiện lưu thông 

c, Phương tiện cất trữ 

d, Phương tiện thanh toán 

e, Tiền tệ thế giới
IV/ QUI LUẬT GIÁ TRỊ

1, Nội dung của qui luật giá trị
- Yêu cầu đối với sản xuất

- Yêu cầu đối với lưu thông

2, Tác động của qui luật giá trị
a, Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá
b, Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động
c, Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá người sản xuất hàng hoá thµnh người giàu, ngưòi nghèo
CHƯƠNG V: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ (15 tiết)

I/ SỰ CHUYỂN HOÁ CỦA TIỀN THÀNH TƯ BẢN

1, Công thức chung của tư bản
2, Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản          

3, Hàng hoá sức lao động
a, Sức lao động và điều kiện để sức lao động trở thành hàng hoá
b, Hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động
- Giá trị hàng hoá sức lao động 

- Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động 

II/ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG XÃ HỘI TƯ BẢN

1, Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư
a, Quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng trong chủ nghĩa tư bản
b, Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư
2, Bản chất của tư bản. Sự phân chia tư bản thành bất biến và khả biến
a, Bản chất của tư bản 

b, Tư bản bất biến và tư bản khả biến
- Tư​ bản bất biến 

- Tư​ bản khả biến 

3, Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư
a, Tỷ suất giá trị thặng dư
b, Khối lượng giá trị thặng dư 

4, Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và giá trị thặng dư siêu ngạch
a, Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối
b, Sản xuất giá trị thặng dư tương đối
c, Giá trị thặng dư siêu ngạch 

5, Sản xuất giá trị thặng dư - qui luật kinh tế tuyệt đối của CNTB 

III/ Tiền công trong chủ nghĩa tƯ​ bản

1, Bản chất kinh tế của tiền công
2, Hai hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư​ bản
- Tiền công tính theo thời gian

- Tiền công tính theo sản phẩm

3. Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế
- Tiền công danh nghĩa

- Tiền công thực tế

IV/ SỰ CHUYỂN HOÁ CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ THÀNH TƯ BẢN - TÍCH LUỸ TƯ BẢN

1, Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản
2, Tích tụ và tập trung tư bản
a, Tích tô tư​ bản 

b, Tập trung tư​ bản
c, Phân biệt tích tô và tập trung t​ư bản 

3, Cấu tạo hữu cơ của tư bản
a, Cấu tạo kỹ thuật của t​ư bản
b, Cấu tạo giá trị của t​ư bản
c, Cấu tạo hữu cơ của tư​ bản 
V/ QUÁ TRÌNH LƯU THÔNG CỦA TƯ BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1, Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản
a, Tuần hoàn của tư bản
b, Chu chuyển của tư bản
c, Tư bản cố định và tư bản lưu động
- Tư​ bản cố định

- Tư​ bản l​ưu động 

2, Tái sản xuất và lưu thông của tư bản xã hội
a, Một số khái niệm cơ bản của tái sản xuất tư bản xã hội 

b, Điều kiện thực hiện trong tái sản xuất gi¶n đơn và tái sản xuất mở rộng tư bản xã hội
- Điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn 

- Điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất mở rộng

c, Sự phát triển của Lênin đối với lý luận tái sản xuất tư bản xã hội của Mác
3, Khủng hoảng kinh tế trong CNTB
a, B¶n chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế
b, Tính chu kỳ trong khủng hoảng kinh tế trong CNTB
VI/ CÁC HÌNH THÁI CỦA TƯ BẢN VÀ CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1, Chi phí sản xuất TBCN, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận
a, Chi phí sản xuất TBCN
b, Lợi nhuận 

c, Tỷ suất lợi nhuận 

d, Những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận
2, Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất
a, Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường
b, Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân 

3, Sự chuyển hoá giá trị hàng hoá thành giá cả sản xuất
4, Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản
a, Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp
- Tư bản thương nghiệp dưới CNTB

- Lợi nhuận thương nghiệp 

b, Tư bản cho vay và lợi tức cho vay
- Tư bản cho vay dưới CNTB

- Lợi tức và tỷ suất lợi tøc 

c, Quan hệ tín dụng tư bản chủ nghĩa. Ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng
- Quan hệ tín dụng TBCN

- Ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng

- Phân biệt ngân hàng với tư bản cho vay

d, Công ty cổ phần. Tư bản giả và thị trường chứng khoán
- Công ty cổ phần 

- Tư bản giả 

- Thị trường chứng khoán

e, Quan hệ sản xuất TBCN trong nông nghiệp và địa tô tư bản
- Sự hình thành quan hệ sản xuất t​ư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp 

- Bản chất của địa tô TBCN 

- Các hình thức địa tô TBCN
CHƯƠNG VI: HỌC THUYẾT KINH TẾ VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC (5 tiết)

I/ Chủ nghĩa tư​ bản độc quyền 
1, Nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ cạnh tranh tự do sang độc quyền
2, Những đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc quyền
a, Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền 

b, Tư bản tài chính và trïm tài chính
c, Xuất khẩu tư bản 

d, Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền
e, Sự phân chia thế giới về lãnh thổ gi÷a các cường quốc đế quốc
3, Nội dung của qui luật giá trị và qui luật giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTB độc quyền
a, Quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh trong giai đoạn CNTB độc quyền
b, Biểu hiện hoạt động của qui luật giá trị và qui luật giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTB độc quyền
- Biểu hiện hoạt động của qui luật giá trị

- Biểu hiện của qui luật giá trị thặng dư 

II/ chủ nghĩa tư​ bản độc quyền nhà n​ớc

1, Nguyên nhân hình thành và bản chất của CNTB độc quyền nhà nước
a, Nguyên nhân hình thành CNTB độc quyền nhà nước
b, Bản chất của CNTB nhà nước
2, Những biểu hiện chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nước
a, Sự kết hợp về nhân sự giữa tổ chức độc quyền và nhà nước
b, Sự hình thành và phát triển sở hữu nhà nước 

c, Sự điều tiết kinh tế của nhµ nước tư bản
III/ những nét mới trong sự phát triển của cntb hiện đại

1, Sự phát triển nhảy vọt về lực l​ợng sản xuất 

2, Nền kinh tế đang có xu h​ớng chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức 

3, Sự điều chỉnh về quan hệ sản xuất và quan hệ giai cấp
4, Thể chế kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp có những biến đổi lớn 

5, Điều tiết vĩ mô của nhà n​ớc ngày càng đ​ợc tăng c​ờng
6, Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống kinh tế TBCN, là lực l​ợng chủ yếu thúc đẩy toàn cầu hoá kinh tế 

7, Điều tiết và phối hợp quốc tế đ​ợc tăng c​ờng
Iv, vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của CNTB

1, Vai trò của CNTB đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội
2, Hạn chế của CNTB
3, Xu h​ớng vận động của CNTB
 CHƯƠNG VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa (10 tiết)
I/ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

1, Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó
a, Khái niệm giai cấp công nhân
-  Quan niệm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân 

-  Quan niệm hiện nay về giai cấp công nhân

b, Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
- Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

- Đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
a, Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội TBCN
 b, Những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân
- Giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để nhất 

- Giai cấp công nhân là giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao

- Giai cấp công nhân có bản chất quốc tế

3/ Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
a, Tính tất yếu và qui luật hình thành, phát triển chính đảng của giai cấp công nhân
b, Mối quan hệ giữa Đảng cộng sản với giai cấp công nhân
- Đảng Cộng sản là nhân tố hàng đầu đảm bảo việc thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

- Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội - giai cấp của Đảng, là nguồn bổ sung lực l​ợng cho Đảng.

Ii/ cách mạng xã hội chủ nghĩa

1, Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó
a, Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa
b, Nguyên nhân của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
2, Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng XHCN
a, Mục tiêu của cách mạng XHCN
b, Nội dung của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
c, Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa
3, Liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong cách mạng XHCN
a, Tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên minh giữa giai cấp công với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong CMXHCN
b, Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh công - nông và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng XHCN 
- Nội dung liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân

- Những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng khối liên minh công nông

Iii/ Hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa

1, Xu hướng tất yếu của sự xuất hiện hình thái kinh tế - xã hội CSCN
2, Phân kỳ hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa
 a. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
-  Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội

- Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ từ CNTB lên Chủ nghĩa xã hội.

b, Xã hội - xã hội chủ nghĩa
- Khái niệm xã hội xã hội chủ nghĩa

- Những đặc trưng về kinh tế, chính trị của chủ nghĩa xã hội

c, Giai đoạn cao của hình thái kinh tế - xã hội CSCN
- Về kinh tế

- Về xã hội

Ch​­¬ng VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính qui luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa (5 tiết)

I/ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà n​ước xã hội chủ nghĩa

1, Xây dựng nền dân chủ XHCN
a. Quan niệm về dân chủ và nền dân chủ
b, Những đặc tr​ng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
c, Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ XHCN
2, Xây dựng Nhà n​ớc xã hội chủ nghĩa 
a, Khái niệm Nhà n​ớc xã hội chủ nghĩa 
b, Đặc trư​ng, chức năng, nhiệm vụ của nhà n​ớc xã hội chủ nghĩa 
- Đặc tr​ưng của Nhà n​ớc xã hội chủ nghĩa 

- Chức năng, nhiệm vụ của Nhà n​ớc xã hội chủ nghĩa 
c, Tính tất yếu của việc xây dựng nhà n​ước xã hội chủ nghĩa
II/ xây dựng nền văn hoá xhcn

1, Khái niệm nền văn hóa XHCN
a, Khái niệm văn hoá và nền văn hoá
b, Khái niệm nền văn hoá XHCN
c, Đặc tr​ng của nền văn hoá XHCN 
2. Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hoá XHCN 
a, Tính triệt để, toàn diện của cách mạng XHCN đòi hỏi phải thay thế ph​ơng thức sản xuất tinh thần cho phù hợp với ph​ơng thức sản xuất 
b, Xây dựng nền văn hoá XHCN là tất yếu trong quá trình cải tạo tâm lý, ý thức và đời sống tinh thần của xã hội cũ
c, Xây dựng nền văn hoá XHCN là tất yếu trong qúa trình nâng cao trình độ văn hoá cho quần chúng nhân dân lao động.

d, Xây dựng nền văn hoá mới XHCN là tất yếu khách quan vì văn hoá vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình xây dựng CNXH.  

3, Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hoá XHCN 
a, Những nội dung cơ bản của nền văn hoá XHCN
b, Phương thức xây dựng nền văn hoá XHCN
III/ Giải quyết vắn đề dân tộc và tôn giáo
1, Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của CN Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
a, Khái niệm dân tộc
b. Hai xu h​ớng khách quan của sự phát triển dân tộc và biểu hiện của hai xu h​ớng đó trong thời đại ngày nay 
c, Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
- Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng 
- Các dân tộc có quyền tự quyết 
- Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc 
2, Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của CN Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo
a, Khái niệm tôn giáo
b, Bản chất của tôn giáo 
c, Nguồn gốc của tôn giáo 
-  Nguồn gốc kinh tế - xã hội của tôn giáo

- Nguồn gốc nhận thức của tôn giáo

- Nguồn gốc tâm lý của tôn giáo 

c, Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH
c, Các nguyên tắc cơ bản của CN Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo
Ch​ương IX: CHỦ NGHĨA Xã HỘI HIỆN THỰC Và TRIỂN VỌNG (5 tiết)

I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

1. Cách mạng Tháng M​ười Nga 1917 và mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giới
a, Cách mạng Tháng M​ời Nga 1917
- Sự thành công của cách mạng Tháng Mười Nga

- Bài học lịch sử từ cuộc cách mạng Tháng Mười Nga

b, Mô hình chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới
- Những thành công của mô hình chủ nghĩa xã hội theo kiểu Xôviết

- Bài học lịch sử từ mô hình chủ nghĩa xã hội theo kiểu Xô viết

2. Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nó
a. Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước XHCN
b. Những thành tựu của CNXH hiện thực
- Trên lĩnh vực chính trị

- Trên lĩnh vực kinh tế

II. SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CNXH XÔ VIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ
1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH Xô viết
2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ
a. Nguyên nhân sâu xa là những sai lầm về mô hình phát triển của CNXH Xô viết
b. Nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ
- Trong cải tổ, Đảng Cộng sản Liên Xô đã mắc sai lầm rất nghiêm trọng về đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức

- Chủ nghĩa đế quốc đã can thiệp toàn diện, vừa tinh vi, vừa trắng trợn, thực hiện được “diễn biến hòa bình” trong nội bộ Liên Xô và các nước Đông Âu

III. TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
1. CNTB không phải là tương lai của xã hội loài người
a. Bản chất của CNTB không thay đổi
b. Các yếu tố XHCN đã xuất hiện trong lòng xã hội tư bản
2. CNXH - tương lai của xã hội loài người
a. Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ không đồng nghĩa với sự cáo chung của CNXH
b. Các nước XHCN còn lại tiến hành cải cách, mở cửa, đổi mới và ngày càng đạt được những thành tựu to lớn
c. Đã xuất hiện xu hướng đi lên CNXH
